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Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng betamethasone tiền sản  
lên tình trạng suy hô hấp ở trẻ non tháng qua 2 nghiên cứu 

tại bệnh viện Từ Dũ. 
Ngô Minh Xuân*, Trần Ngọc Hải*  

Tóm tắt 
Mục tiêu : Đánh giá hiệu quả  sử dụng betamethasone trước sanh ở thai phụ dọa sanh non, nhằm giảm tỉ lệ suy 
hô hấp, tỉ lệ tử vong sô sinh qua 2 nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện Từ Dũ. 

Phương pháp: Đánh giá kết quả của 2 nghiên cứu: 

Nghiên cứu 1: là một nghiên cứu đoàn hệ có nhóm chứng được thực hiện trên 217 trường hợp sinh non có 
tuổI thai dướI 34 tuần. Nghên cứu 2: sử dụng thiết kế thực nghiệm lâm sàng có nhóm chứng. Đối tượng nghiên 
cứu là 362 sản phụ có tuổi thai từ 28-34 tuần. 

Kết quả:  Nghiên cứu 1 cho th ấy: Việc sử dụng betamethasone trước sanh ở mẹ  làm giảm nguy cô bò 
suy hô hấp  xuống hơn một nửa và  giảm thời gian hỗ trợ hô hấp   (P = 0,000) 
Nghiên cứu 2 cho thấy:. Thuốc làm giảm nguy cô suy hô hấp xuống hai lần ở trẻ non tháng (OR=2,11, 
p=0,01), Giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh (P = 0.03 ). Thuốc có tác dụng với tổng  liều 12 mg, liều điều trị cuối cùng 
cách thời điểm chấm dứt thai kỳ tối thiểu 12 giờ. 
Kết luận: Sử dụng betamethasone trước sanh trên các thai phuïsanh non có tác dụng ngừa hộii chứng suy hô 
hấp ở trẻ non tháng, giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh, rút ngắn thời gian hỗ trợ hô hấp, giả m thời  gian điều trị. 

ABSTRACT: Objective: To evaluate the efficacyt of Betamethasone using before delivery in women who have 
threatened premature delivery to reduce  the incidence of RDS and neonatal mortality rate based on results of 2 
researchs in TU Du hospital..Methods: The first research was studied by controlled retrospective cohort on 217 
cases who had gestational age. The second research was studied by controlled clinical trial in 362 pregnant 
women who were indicated to terminate pregnancy in 28 – 34 w gestational age.Results:The result of first 
research showed: antenatal betamethasone could reduce RDS incidence in premature babies more a half (RR = 
0.46) and reduce the treatment time by assist ventilation and NCPAP. The result of second research showed: 
Betamethasone could decrease two times the risk of RDS in premature babies. It worked with  total dose 12 mg.  
the last dose should be injected to patient expected to deliver before 12 hours at least. 

Conclusion:  Antenatal betamethasone using in pregnant women who have preterm labor can prevent the RDS,  
decrease the neonatal mortality rate, decrease the assist ventilation time and treatment time  in hospital. 
I, Đặt vấn đề 
Sinh non là tình trạng còn khá phổ biến ở 
khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước 
nghèo, các nước đang phát triển. Theo thống 
kê thì tỉ lệ sinh non ở các nước phát triển 
thay đổi từ 6 đến 9%, trong khi tỉ lệ này ở 
các nước đang phát triển có thể lên đến 12 – 
14%. 

Dù đã có nhiều tiến bộ về mặt y học cũng 
như có nhiều cải thiện về mặt kinh tế xã hội 
nhưng tỉ lệ sinh non ở Việt Nam vẫn còn 

đáng kể mà các bệnh lý và các biến chứng 
của sanh non là một trong những nguyên 
nhân hàng đầu gây tử vong sơ sinh. 

Tại Việt Nam, trẻ sanh non còn chiếm tỉ 
lệ cao và hội chứng suy hô hấp ở trẻ non 
tháng đang còn là một vấn đề quan trọng 
hàng đầu ở những khoa sơ sinh. Vì bệnh rất 
hay gặp và điều trị tốn kém, nên với điều 
kiện kinh tế hiện nay của Việt Nam, việc 
điều trị suy hô hấp ở trẻ sanh non bằng thở 
máy và surfactant còn gặp nhiều khó khăn. 
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Do đó, việc phòng ngừa bệnh này rất quan 
trọng và cần thiết. 

II. TỔNG QUAN Y VĂN: 

Bệnh màng trong rất hay gặp, khó điều trị, 
tốn kém và tỉ lệ tử vong rất cao nên những 
nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc sử 
dụng corticoids trước sanh để làm gia tăng 
sự trưởng thành phổi đã ra đời:  

Các nghiên cứu trên động vật từ những 
năm 1970 được ghi nhận là corticoids có 
thể kích thích sự biệt hóa của phế nang. 

Liggin và Howie làm nghiên cứu đầu tiên 
trên người kéo dài từ 1972 – 1977. Kết quả 
là corticoids sử dụng trước sanh có tác 
dụng kích thích trưởng thành mô và cơ 
quan thai nhi, do đó làm giảm tử suất và 
bệnh suất. 

Mười nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên tiền cứu cho thấy có sự giảm 
đáng kể nguy cơ suy hô hấp ở trẻ sơ sinh. 
Các nghiên cứu này được thực hiện từ năm 
1976 đến năm 1988: kết quả là hội chứng 
suy hô hấp giảm 40 – 60% . 

Qua các thử nghiệm cho thấy: Sáu trong 
mười nghiên cứu sử dụng betamethasone 
(12mg/12g=24mg/24g), trong khi ba nghiên 
cứu dùng dexamethasone (5 – 6 mg/12h x 4 
liều = 20 – 24mg) và một nghiên cứu dùng 
hydrocortisone (500mg/12h x 4 liều = 2g). 
Các nghiên cứu cho thấy hiệu quả lớn nhất 
nếu điều trị ở mẹ ít nhất 24 giờ trước sanh 
và trong vòng 7 ngày từ lúc bắt đầu điều trị 
và sanh. Tuy rằng mỗi nghiên cứu đều 
phân tích số trẻ sanh trước 24 giờ và sau 7 
ngày kể từ lúc bắt đầu điều trị nhưng hiệu 
quả không có giá trị thống kê. 

Các nghiên cứu cho thấy giảm suy hô hấp ở 
trẻ sơ sinh nếu corticoids  được dùng trong 
khoảng 26 và 34 tuần.  

Trong thờI gian từ năm 2000 đến năm 2005, 
chúng tôi đã thực hiện 2 nghiên cứu về hiệu 
quả của betamethasone sử dụng trên các thai 
phụ doạ sinh non và cho th ấy có kết quả rất 
đáng khích lệ. Đó là  một nghiên cứu đoàn hệ 
của năm 2000  trên  217 trường hợp và một 
nghi ên c ứu th ử nghiệm lâm sàng có đốI 
chứng năm 2005 trên tổng số 362 thai phụ 
doạ sinh non. 

III, Phương pháp nghiên cứu 
Trong nghiên cứu đầu tiên nhóm tác giả 

đã sử dụng thiết kế nghiên cứu đoàn hệ hồi 
cứu có nhóm chứng trong thời gian từ  01 - 01 
-2000 đến 31-12 -2000. Cỡ mẫu là  217 trường 
hợp sinh non có tuổI thai dướI 34 tuần. 

Trong nghiên cứu thứ  hai  nhóm tác giả 
đã sử dụng thiết kế thực nghiệm lâm sàng có 
nhóm chứng được thực hiện tại bệnh viện 
Từ Dũ từ 8/2004 đến 4/2005. Đối tượng 
nghiên cứu là 362 sản phụ có tuổi thai từ 
28-34 tuần vô kinh cần chấm dứt thai kỳ 
sớm hay doạ sanh non mà tiên lượng điều 
trị có thể kéo dài trên 24 giờ tại khoa sản A 
và phòng sanh bệnh viện Từ Dũ. 
   Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá 
hiệu quả sử dụng betamethasone trước sanh 
làm giảm tỉ lệ suy hô hấp, tỉ lệ tử vong sơ 
sinh ở nh óm nghiên cứu so với nhóm chứng. 
Tiêu chuẩn chọn nhóm can thiệp 
(1) Các thai phụ có tuổi thai từ 28 đến 34 
tuần vô kinh,  có chỉ định chấm dứt thai kỳ 
vì bệnh lý mẹ: tiền sản giật nặng, tiền sản 
giật, nhau tiền đạo...  . (2) Các thai phụ dọa 
sanh non cùng tuổi thai trên có khả năng 
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dưỡng thai thêm  trên 24 giờ. (3) Sản phụ 
đồng ý tham gia nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn chọn nhóm chứng 
(1) Các thai phụ có tuổi thai từ 28 đến 34 
tuần sinh non trong thời gian nghiên cứu 
mà không kịp can thiệp hỗ trợ phổi thai. (2) 
Những thai phụ cùng tuổi thai trên phải 
chấm dứt thai kỳ cấp cứu do bệnh lý mẹ 
quá nặng. 
Tiêu chuẩn loại trừ 
(1) Những thai phụ không đồng ý tham gia 
vào nghiên cứu (2) Các trường hợp có 
chống chỉ định của thuốc: tiền căn dị ứng 
thuốc nhóm glucocorticoides. Bệnh nhân 
có tình trạng nhiễm nấm  toàn thân, nhiễm 
trùng nặng, nhiễm trùng ối, mắc bệnh suy 
giảm miễm dịch mắc phải hay di truyền. 
(3) Các trường hợp thai dị tật bẩm sinh . 
Phương pháp tiến hành 
        Những thai phụ thoả tất cả các điều 
kiện ở nhóm can thiệp sẽ được thu nhận 
vào nghiên cứu. Sau khi được giải thích cặn 
kẽ về tác dụng của thuốc và các tác dụng 
phụ có thể có của thuốc, thai phụ đồng ý 
ký tên vào bản cam kết nghiên cứu. Thai 
phụ cũng được cho biết là có thể rút ra 
khỏi nghiên cứu bất  cứ lúc nào và được 
điều trị giống như các thai phụ khác theo 
phác đồ tại khoa nếu như không tham gia 
nghiên cứu.           
Sản phụ được chích tĩnh mạch liều 
betamethasone đầu tiên (12mg). Lặp lại 
liều betamethasone thứ hai (12mg) sau 12 
giờ và liều này được dùng tối thiểu trước  
khi sinh 12giờ (tổng liều 24mg). Sau khi sử 
dụng thuốc các thai phụ được theo dõi các 
tác dụng phụ của thuốc theo bảng hướng 
dẫn nghiên cứu, theo dõi thường quy của 

thai phụ tại khoa (mạch, huyết áp, nhiệt độ, 
tim thai, cơn gò…). Trẻ sinh ra được ghi 
nhận, đánh giá ngay tại phòng sanh và tại 
khoa sơ sinh trên  phiếu theo dõi. 
IV, CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:  
A, Trong nghiên cứu đầu tiên nhóm tác giả 
đã cho thấy một số kết quả chính như sau: 

 Việc sử dụng betamethasone trước sanh ở mẹ  
làm giảm suy hô hấp ở con: Nghĩa là nếu mẹ 
không sử dụng betamethasone trước sanh sẽ 
có nguy cơ bị suy hô hấp  cao gấp 2,15 lần trẻ 
có mẹ sử dụng betamethasone.   

Thời gian hỗ trợ hô hấp trung bình của trẻ 
trong nhóm điều trị ngắn hơn 3,25 ngày so với  
thời gian hỗ trợ hô hấp trung bình trẻ trong 
nhóm chứng (p = 0,000). Kết luận này  cũng 
tương tự với kết luận trong nghiên cứu của 
Crowley- năm 1986 (p = 0,003). 

Thời gian nằm viện cũng được rút ngắn hơn 
3,3 ngày (p = 0,000) ở nhóm nghiên cứu so với 
nhóm chứng, góp phần giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ 
sơ sinh non tháng. Đây chính là một trong 
những ưu điểm của sử dụng betamethasone 
trước sanh trên mẹ dọa sanh non. Mặt khác, rút 
ngắn thời gian nằm viện và thời gian hỗ trợ hô 
hấp cũng là một yếu tố góp phần giải quyết quá 
tải bệnh viện hiện nay cũng như làm giảm chi 
phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ sơ sinh 
non tháng. 

 Qua khảo sát chúng tôi không thấy có tác 
dụng phụ nào đáng kể trên mẹ và con.  

B, Trong nghiên cứu thứ 2: Những kết quả 
đáng khích lệ của nghiên cứu trên chính là 
môt trong những tiền đề cho chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
tiếp theo tại khoa sản bệnh và khoa sơ sinh 
của bệnh viện Từ Dũ: 

Trong thời gian từ 01/08/2004 đến 
28/04/2005, chúng tôi đã tiến hành nghiên 
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cứu được 362 trường hợp sinh non có tuổi 
thai từ 28 đến 34 tuần trong đó nhóm can 
thiệp  có 186 trường hợp và nhóm chứng có 
176 trường hợp. 
Đặc điểm của mẫu nghiên cứu 

Tuổi thai lúc nhập viện   
28 29 30 31 32 33 34

Tổng 
số 

Can 
thiệp 

6 6 16 16 47 88 7 186 

Chứng 9 4 25 13 19 44 62 176 
Tổng 

số 
15 10 41 29 66 132 69 362 

(p>0,05) 
Tuổi  thai lúc sinh 

Nhóm 28 29 30 31 32 33 34
Tổng 

số 
Can 
thiệp 

6 6 11 14 39 103 7 186 

Chứng 9 4 25 13 19 44 62 176 
Tổng 

số 
15 10 36 27 58 147 69 362 

(P > 0,05) 
Hơn nữa :Khác biệt về trọng lượng của trẻ 
lúc sinh ở các thai phụ trong hai nhóm can 
thiệp và nhóm chứng là không có ý nghĩa 
thống kê. (p=0,811, x 2=20,46) 
Hiệu quả 
So sánh tỉ lệ suy hô hấp trẻ sơ sinh theo chỉ 
số Silvermann  

Nhóm 
SHH 

can thiệp chứng Tổng  

Không  160 131 291 

nhẹ 25 40 65 

nặng 1 5 6 
Tổng  186 176 362 

 (P = 0,01) 
Khi phân độ suy hô hấp theo chỉ số 

Silvermann. Chúng tôi nhận thấy : những 

trẻ non tháng trong nhóm chứng mà mẹ  
không kịp dùng betamethasone có nguy cơ bị 
suy hô hấp cao gấp trên hai lần so với 
những trẻ non tháng trong nhóm can thiệp 
có sử dụng dự phòng betamethasone trước 
sanh (OR=2,11). Kết quả này phù hợp với 
kết quả của nghiên cứu đầu tiên năm 2004. 
Nghiên cứu này cho thấy trẻ non tháng 
được sinh ra từ các thai phụ có dùng 
betamethasone hỗ trợ phổi trước sinh thì khi 
trẻ sinh ra có khả năng không suy hô hấp 
gấp hai lần so với nhóm trẻ non tháng của 
các thai phụ không dùng betamethasone 
trước sanh. Đây là kết quả cần được quan 
tâm vì tình trạng suy hô hấp của trẻ được 
cải thiện có ý nghĩa thống kê (p=0,01) làm 
tăng tỉ lệ sống của trẻ non tháng, làm giảm 
số ngày điều trị của trẻ, giảm tải tại tuyến 
trên và nhiều lợi ích khác.  
So sánh tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm trẻ 
 Can thiệp Chứng Tổng  P 

Sống 183 166 349  0.03 

Tử 
vong 

3 10 13   0.03 

Tổng  186 176 362  

Số trẻ tử vong nhóm chứng là 10 trẻ (5,6%), 
nhóm can thiệp là 3 trẻ (1,6%). Các trường 
hợp điều trị bằng betamethasone có tỷ lệ tử 
vong thấp hơn so với nhóm chứng. Sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê (p = 0.03,  x 2  

= 4.3). Như vậy có thể nói việc sử dụng 
betamethasone trong các trường hợp sinh 
non có thể giúp giảm tỉ lệ tử vong cho trẻ 
sơ sinh trong nhóm nghiên cứu từ 5,6% 
xuống còn 1,6%. Do nguy cơ suy hô hấp 
giảm nên tử vong sơ sinh giảm, đây là kết 
quả đáng quan tâm vì đã góp phần làm 
giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh, mang lại hiệu 
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quả thiết thực cho gia đình sản phụ và xã 
hội. 
So sánh thời gian nằm viện của con 
Trẻ sơ sinh trong nhóm chứng có thời gian 
nằm điều trị ngắn nhất là 1 ngày, lâu nhất 
là 44 ngày, trung bình là 13,18 ngày ± 8,87 
ngày. Nhóm điều trị can thiệp với 
Betamethasone thời gian nằm sơ sinh ngắn 
nhất là 3 ngày, lâu nhất là 35 ngày, trung 
bình là 8,95 ngày ± 5,61ngày. Khác biệt có 
ý nghĩa thống kê về số ngày nằm viện giữa 
2 nhóm trẻ sơ sinh này (p=0,0001, F= 
328,98). Như vậy, trong nghiên cưú này, 
chúng tôi đã giúp giảm được số ngày điều 
trị trung bình của trẻ từ 13 ngày trong 
nhóm chứng xuống còn 9 ngày trong nhóm 
can thiệp . Đây là kết quả của nhiều yếu 
tố. Do tình trạng suy hô hấp được cải thiện 
nên giảm số ngày thở máy của trẻ, trẻ dễ 
cai máy thở hơn là yếu tố quan trọng làm 
giảm số ngày nằm điều trị tại bệnh viện. 
Tình trạng hô hấp cải thiện cũng giúp trẻ 
giảm được nhiều biến chứng của trẻ non 
tháng cũng góp phần giảm ngày điều trị. 
 
So sánh thời gian cần hỗ trợ hô hấp 
Chúng tôi có 9 trường hợp trẻ của thai phụ 
trong nhóm chứng phải thở máy (5,11%), 
nhóm can thiệp có 4 trường hợp (2,1%), có 
16 trường hợp trẻ của thai phụ trong nhóm 
chứng sử dụng NCPAP (9,09%), nhóm điều 
trị có 22 trường hợp thở NCPAP (11,8%). 
Thời gian thở máy dài ngày nhất là một 
trường hợp trong nhóm chứng phải thở máy 
trong 10 ngày. Thời gian thở NCPAP lâu 
nhất là 10 ngày gồm có 2 ca trong nhóm 
chứng và 1 ca trong nhóm điều trị. 
 

Độ an toàn 
Các biến chứng của betamathasone trên 
thai phụ trước sanh: không ghi nhận biến 
chứng trên cả hai nhóm như cao huyết áp 
trở nặng, nhiễm trùng, xuất huyết tiêu hóa. 
Các biến chứng của betamethasone trên 
thai phụ sau sanh: chúng tôi không ghi nhận 
biến chứng nào sau sanh ở cả hai nhóm. 
 
Tính thực tiễ n và lợi ích của nghiên cứu 
Nghiên cứùu của chúng tôi là một nghiên 
cứu thực nghiệm lâm sàng bước 4 nhằm 
đánh giá một thuốc điều trị đã được áp 
dụng trên thế giới, được tổ chức Y tế thế 
giới khuyến cáo dùng vì làm cải thiện tình 
trạng suy hô hấp cho trẻ non tháng, cũng 
như an tòan cho thai phụ. 
Tại Việt Nam việc sử dụng betamethasone 
trước sanh cho các thai phụ sanh non để 
ngừa suy hô hấp cho trẻ chưa được thống 
nhất trong cách điều trị  về thời điểm dùng, 
liều lượng dùng, số đợt dùng, cũng như hiệu 
quả của thuốc ở trẻ non tháng, do còn lo 
ngại những tác dụng phụ của thuốc có thể 
có trên thai phụ nhất là ở các thai phụ bị 
tiền sản giật. Hơn nữa chưa có  phác đồ 
chung hướng dẫn sử dụng  betamethasone 
trước sanh cho các thai phụ sanh non để 
ngừa suy hô hấp cho trẻ của bộ y tế. Vì vậy 
việc điều trị dự phòng này đã chưa được sử 
dụng thường xuyên hay thậm chí không được 
dùng ở nhiều nơi. Có thể nói  những trẻ sinh 
non này đã bị mất đi cơ hội lớn làm giảm 
nguy cơ suy hô hấp, giảm chi phí điều trị 
cho gia đình, xã hội, giảm tỷ lệ tử vong sơ 
sinh điều mà bộ y tế đang rất quan tâm 
trong giai đọan hiện nay.   
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Khi thực hiện nghiên cứu này, ngoài mục 
tiêu áp dụng cho bệnh viện Từ Dũ. Chúng 
tôi còn mong muốn sử dụng kết quả nghiên 
cứu này để khuyến cáo cho y tế tuyếân dưới 
áp dụng điều trị cho thai phụ có tuổi thai từ 
28 đến 34 tuần có chỉ định chấm dứt thai 
kỳ trì hoãn được trên 24 giờ như: tiền sản 
giật nặng, nhau tiền đạo ra huyết ít chưa 
ảnh hưởng đếùn tổng trạng mẹ, thiểu ối 
nặng, thai suy dinh dưỡng nặng... hay dọa 
sanh non mà thời gian vào chuyển dạ có 
thể điều trị kéo dài trên 24 giờ. Với mục 
tiêu cải thiện tình trạng suy hô hấp của trẻ 
non tháng, hoặc có thể sử dụng như một sự 
chuẩn bị về hô hấp của trẻ sơ sinh cho các 
trường hợp cần chấm dứt thai kỳ trước khi 
chuyển lên tuyến trên. Các thuốc nhóm 
glucocorticoides cần một thời gian nhất 
định để có tác dụng trên phổi  thai nhi.  
 
Về mặt hiệu quả kinh tế các thuốc nhóm 
này có giá thấp hơn nhiều so với các sản 
phẩm tương tự surfactant thay thế hiện có, 
phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của 
đa số thai phụ ở thành phố Hồ Chí Minh và 
các vùng lân cận. Chưa kể các 
glucocorticoides này lại dễ tìm mua hơn 
các surfactant thay thế. Chính vì vậy tính 
thực tiễn và khả năng áp dụng của đề tài 
chúng tôi  đáng được quan tâm.Tỷ lệ suy  
hô hấp ở trẻ giảm đi, giảm can thiệp hỗ trợ 
hô hấp bằngï surfactant, thời gian nằm viện 
ngắn, chưa thấy biến chứng trên mẹ, không 
thay đổi về thời gian nằm viện của sản phụ 
sau sinh. Nên chi phí điều trị cho các trẻ sơ 
sinh trong nhóm can thiệp thấp hơn nhiều 
so với trẻ trong nhóm chứng, phù hợp với 
điều kiện hiện tại của chúng ta làm cho 

nhiều trẻ non tháng có cơ hội sử dụng 
phương pháp này làm giảm nguy cơ tử vong 
với chi phí thấp.  
 
V, KẾT LUẬN:  
Qua cả 2 nghiên cứu trên, chúng tôi thấy: 
 
1. Thuốc có thể sử dụng an toàn cho các 

thai phụ tiền sản giật cũng như các 
thai phụ vỡ ối non. Chúng tôi không 
ghi nhận có trường hợp nào gây biến 
chứng ở thai phụ và trẻ sơ sinh. 

2. Làm giảm nguy cơ suy hô hấp xuống 
hai lần ở trẻ non tháng từ 28 – 34 
tuần (OR=2,11, p = 0,01).  

3. Với một đợt betamethasone tổng liều 
điều trị 24mg, liều cuối cùng cách thời 
điểm dự định chấm dứt thai kỳ tối 
thiểu 12 giờ, chúng tôi thấy cũng có 
hiệu quả giảm suy hô hấp  trên trẻ sơ 
sinh.  

4. Số ngày cần điều trị của trẻ giảm từ 
13 xuống còn 9 ngày ở nhóm can thiệp  
( P= 0,001). 

5. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh non tháng 
giảm từ 5,6% xuống còn 1,6% ở nhóm 
can thiệp ( p = 0.03). 

 
Đề nghị : kết quả  của 2 nghiên cứu trên phù 
hợp vớI kết quả của hầu hết các nghiên cứu 
của các tác giả khác trên thế giới. Do vậy 
nên cho phép triển khai sử dụng cho các thai 
phụ có nguy cơ sinh non tạI các bệnh viện có 
đủ điều kiện về nguồn lực nhằm phòng ngừa 
tình trạng suy hô hấp ở trẻ non tháng do 
bệnh màng trong cũng như các biến chứng 
đáng sợ của hội chứng này. 
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